	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 06/2011/QĐ-UBND
	Hà Nam, ngày 08 tháng 3 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÂN LOẠI NHÓM XÃ, KHU VỰC ĐẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÁC XÃ; THỊ TRẤN; ĐƯỜNG TỈNH LỘ VÀ RANH GIỚI KHU VỰC ĐƯỜNG QUỐC LỘ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM BẢNG NĂM 2011
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 Nghị định của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; 
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2011;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng tại Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả phân loại nhóm xã, khu vực đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp các xã; thị trấn; đường tỉnh lộ và ranh giới khu vực đường Quốc lộ đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Kim Bảng năm 2011.

 (Có bảng phân nhóm, loại, khu vực chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân; Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./.

	Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, TN&MT; 
- UBND huyện Kim Bảng;
- LĐVP(2), TCTM, XD;
- Lưu VT, TN&MT. 
 ML.D/3-2011/ĐĐ/QĐ/17.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Đông
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		BẢNG SỐ 1: PHÂN LOẠI NHÓM XÃ

		(Đất phi nông nghiệp tại nông thôn)

		( Kèm theo Quyết định số  …...   /QĐ - UBND ngày  ....  /  ... /2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

		STT		Các xã thuộc		Các xã thuộc		Các xã thuộc

				Nhóm xã có giá đất loại 1		Nhóm xã có giá đất loại 2		Nhóm xã có giá đất loại 3

		1		Xã Thanh Sơn		Xã Tượng Lĩnh		Xã Thuỵ Lôi

		2		XãThi Sơn		Xã Đồng Hoá		Xã Hoàng Tây

		3		Xã Nhật Tân		Xã Tân Sơn

		4				Xã Lê Hồ

		5				Xã Nhật Tựu

		6				Xã Văn Xá

		7				Xã Ngọc Sơn

		8				Xã Liên Sơn

		9				Xã Nguyễn Uý

		10				Xã Khả Phong

		11				Xã Đại Cương

		12				Xã Kim Bình



&C&P



PNN

		

		Bảng số 2: phân loại khu vực đất phi nông nghiệp tại nông thôn

		( Kèm theo Quyết định số  …...   /QĐ - UBND ngày  ....  /         /2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

		I/ Khu vực đất phi nông nghiệp các xã, thị trấn

		STT		Tên xã		Khu vực		Vị trí 1		Vị trí 2		Vị trí 3		Vị trí 4

		1		Thanh Sơn		Khu vực 1
( Thôn Thanh Nộn, thôn Phú Viên)		- Vị trí 2 QL21A, Vị trí 2 ĐT494B. 
- Các trục đường liên thôn, thôn Thanh Nộn: nhánh 1 từ nhà ông Cường X4 (QL21A) đến Đình Cao và đến nhà văn hoá X4, nhánh 2 từ Đình Cao đến nhà ông Hoàn (QL21A); thôn Phú Viên: nhánh 1 từ nhà ông Nghiệp X6 (QL21A) đến trường Tiểu học B, nhánh 2 từ nhà ông Sao X11 đến nhà ông Giảng X11.		- Các đường nhánh của các đường liên thôn, đường xóm.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 2
( Thôn Bút Sơn và thôn Lạt Sơn)		.- Vị trí 2 ĐT494B.                                                                      - Các trục đường liên thôn, thôn Bút Sơn: từ nhà ông Sắng đến nhà ông Bản và đến nhà ông ích; Lạt Sơn: nhánh 1 từ vườn thánh đến nhà ông Cẩn và đến nhà ông Đường (Đê chắn lũ); nhánh 2 từ nhà ông Cẩm đến nhà ông Vui.		- Các đường nhánh của các đường liên thôn và các nhánh của đường trục thôn, đường xóm.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 3
( Thôn Hồng Sơn)		- Vị trí 2 đường Lê Chân nhánh 1, Vị trí 2 ĐT494.                                                                                         - Trục đường liên thôn: từ nhà ông Kim (ĐT494) đến nhà ông Tuý.		- Các nhánh của đường tỉnh, các ngõ xóm.		- Vị trí còn lại

		2		Thi Sơn		Khu vực 1                (Thôn Quyển Sơn)		.- Vị trí 2 đường quốc lộ 21A.                                                              - Trên trục đường thôn: nhánh 1 từ nhà ông Chiến X6 (QL21A), đến nhà ông Quỳnh X5; nhánh 2 từ nhà ông Quỳnh X5 đến nhà ông Tiến X12.                                                                       - Đường ĐH04: từ chợ Quyển đến đền Vua Lái - giáp xã Thanh Sơn (thôn Phù Thuþ)		.- Trục đường liên thôn: nhánh 1 từ nhà ông Bình xóm 13 đến nhà ông Dân xóm 14, nhánh 2 từ nhà bà Điểm xóm 13 đến nhà ông Định xóm 13, nhánh 3 từ nhà bà Sinh Mỹ xóm 5 đến nhà ¤. Tuấn 
xóm 6.                                                                                - Xóm 2, 3 và từ nhà ông Ân xóm 13 đến nhà ông Hinh xóm 12, từ nhà bà Sỹ xóm 13 đến nhà ông Hà xóm 13.                                                                                         -  Các hộ bám trục đường liên thôn:		- Vị trí còn lại

						Khu vực 2                (Thôn Phù Thuỵ)		.- Đường Lê Chân nhánh 2 (ĐH04).                                   - Trục đường liên xã, từ chùa đến nhà bà Bình xóm 16.                                                                               - Đường trục thôn:  từ nhà ông Lợi 
xóm 15 đến ¤. Uông xóm 16.		- Vị trí 2 đường ĐH04 và các đường nhánh của đường trục thôn.		- Vị trí còn lại

		3		Liên Sơn		Khu vực 1                  (Thôn Đồng Sơn)		.- Vị trí 2 QL21A.                                                        Đường trục thôn, xóm: nhánh 1 từ nhà ông Nhận đến nhà ông Dòng, nhánh 2 từ nhà Lộc đến nhà ông Lung, nhánh 3 từ nhà bà ơn đến nhà ông Rước, nhánh 4 từ nhà ông Thu đến nhà ông Thảo, nhánh 5: từ nhà bà Lương đến nhà ông Thay, nhánh 6: từ nhà ông Thanh đến nhà ông Lâm.		.- Trục đường thôn, xóm: nhánh 1 từ nhà ông Khởi đến nhà đến nhà ông Tước, nhánh 2 từ nhà ông Lung đến nhà ông Phương, nhánh 3 từ nhà ông Phương đến nhà bà Hỷ.                                                                          - Các vị trí trong ngõ liền kề vị trí 1.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 2             (Thôn Do Lễ)		.- Đường từ QL21A đến đường vào Đài Hoa Sen (ĐH05), Vị trí 2 QL21A.                                                                                         -  Đường trục các thôn, xóm: nhánh 1 từ nhà ông Tĩnh đến nhà ông Xếp, nhánh 2 từ nhà ông Xếp đến nhà ông Thật, nhánh 3 từ nhà bà Đức đến nhà ông Hiền, nhánh 4 từ nhà bà Xuân đến nhà bà Vang, nhánh 5 từ nhà ông Thật đến nhà ông Sinh.		.- Từ đường vào Đài Hoa Sen đến nhà máy xi măng Nội Thương (ĐH05).                                                      - Đường trục các thôn, xóm: nhánh 1 từ nhà ông Nhu đến nhà ông Trà; nhánh 2 từ nhà ông Thế đến nhà ông Sỹ; nhánh 3 từ nhà bà Dụ đến nhà bà Cẩm.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 3                (Thôn Bút Phong)		- Đường trục thôn: nhánh 1 từ nhà ¤. Lưu đến nhà bà Rãnh, nhánh 2 từ nhà ông Minh đến nhà ông Châm.		- Từ nhà ông Dòng đến nhà ông Tiếp                                              - Các nhánh của đường trục thôn.		Vị trí còn lại

		4		Khả Phong		Khu vực 1          (Thôn Khả Phong)		.- Đường ĐH03.                                                                                     - Trục đường thôn: Nhánh 1 từ HTX NN đến nhà ông Hà (ĐT498); nhánh 2 từ nhà ông Hà X10 đến đình Khả Phong và đến nhà ông Hùng X12; nhánh 3 từ nhà bà Thường X12 đến nhà ông Vinh X15.		- Đường xóm và các đường nhánh của trục đường thôn.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 2               (thôn Khuyến Công và thôn Vồng)		- Đường trục thôn. (thôn Khuyến Công: từ chùa Khuyến Công đến HTX NN Khả Phong; thôn Vồng: Từ nhà ông Sang đến nhà ông ảnh.		- Đường xóm và các đường nhánh của trục đường thôn.		- Vị trí còn lại

		5		Ngọc Sơn		Khu vực 1                (Thôn Mã Não 
và thôn Phương Khê)		.- Đường trục thôn, đường liên xã (thôn Mã Não: nhánh 1 từ nhà ông Tuấn X6 đến chùa Mã Não và đến nhà ông Hiển; nhánh 2: từ nhà ông Quyến X5 đến nhà văn hoá X5; thôn Phương Khê: từ nhà ông Cường, giáp QL21B đến nhà ông Hải và đến chùa Phương Khê).		- Vị trí 2 đường 21B.                                            - Đường xóm, đường nhánh của đường trục thôn, đường liên xã.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 2                 ( thôn Đanh Xá)		- Đường ĐH09: từ nhà ông Khương chạy bám đường đê đến nhà ông Nhượng; nhánh 2 từ cầu Cấm Sơn  đến Đê Đáy.		-  Các đường nhánh của đường ĐH09.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 3                               (thôn Thuỵ xuyên)		.- Đường ĐH09.                                                                 -  Đường trục thôn (nhánh 1: từ nhà ông Hưởng đến nhà ông Phúc; nhánh 2: từ nhà ông Lợi đến nhà ông Từ).		- Các nhánh của đường ĐH09.                                                   - Các đường xóm.		- Vị trí còn lại

		6		Thuþ Lôi		Khu vực 1                     (Thôn Gốm)		.- Đường ĐH09.                                                                     - Đường trục thôn (nhánh 1: từ nhà ông Lãng Xóm 4 đến nhà ông Thiện; nhánh 2: từ nhà ông §Ünh Xóm 1 đến nhà ông Đồng Xóm3)                                                - Vị trí 2 đường ĐT498		.- Đường trục thôn: nhánh 1 từ nhà ông Đồng đến nhà ông Kiên xóm 3, nhánh 2 từ nhà ông Thuỷ xóm 1 đến chợ Gốm, nhánh 3 từ nhà ông Lãng đến nhà ông Bản xóm 2, nhánh 4 từ nhà ông Huỳnh đến nhà bà Tin xóm 1.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 2              (thôn Trung Hoà, thôn Hồi Trung)		.- Trục đường thôn, thôn Trung Hoà: từ nhà ông Dương Xóm 7 (QL21B) đến nhà ông Phin (ĐH09); thôn Hồi Trung: từ Trường THCS đến nhà ông Thế Xóm 9 và đến đường ĐH09.		- Các trục đường xóm và các nhánh của trục đường thôn.		- Vị trí còn lại

		7		Tân Sơn		Khu vực 1
 ( Thôn Thuỵ Sơn và xóm 10,11 thôn
Tân Lang)		- Vị trí 2 đường QL21B.                                                       - Đường ĐH03.                                                            - Đường trục thôn: nhánh 1 từ nhà ông Hinh Xóm 1 đến nhà ông Triền Xóm 5; nhánh 2 từ nhà ông Học đến nhà ông Khánh và từ nhà ông Bộ đến đê sông Đáy; nhánh 3 từ hộ ông Hà Dũng đến hộ ông Thuấn Xóm 11		- Vị trí 2 của đường ĐH03.                                               - Các nhánh của đường ĐH03 và các nhánh của đường trục thôn.                                                    - Từ hộ ông Lục đến hộ ông Hà (Giáp cầu 
phao sông Đáy)		- Vị trí còn lại

						Khu vực 2
 ( Thôn Hồi Trại, thôn Thuỵ Trại, thôn Vĩnh Sơn + xóm 9 
thôn Tân Lang)		- Đường ĐH09.                                                             - Trục đường thôn: nhánh 1 từ nhà ông Lượng xóm 9 đến nhà bà Thứ xóm 8; nhánh 2 từ nhà ông Miền xóm 6 đến nhà ông Điền xóm 7.		- Các nhánh của đường ĐH09 và nhánh của đường trục thôn.                                                                                      - Các trục đường xóm.		Vị trí còn lại

		8		Tượng Lĩnh		Khu vực 1              (Thôn Phù Đê, thôn Quang Thừa)		.- Đường trục xã từ QL21B đến QL38.                            - Đường trục xã từ QL38 đến nhà ông Sầm (chợ Dầu)		- Vị trí 2 QL38, Vị trí 2 đường QL21B.                 - Đường trục thôn Quang Thừa: từ nhà bà Thảo đến nhà ông Lập và đến nhà ông Sang (QL21B)		- Vị trí còn lại

						Khu vực 2             (thôn Phúc Trung, thôn Lưu Giáo và thôn ấp		- Đường trục thôn: thôn Lưu Giáo từ nhà ông Trọng đến nhà ông Quang; thôn Phúc Trung: từ chùa đến nhà ông Toàn.		- Đường trục thôn ấp (từ nhà ông Chanh đến nhà ông Trường).                                                                     - Đường xóm thôn Lưu Giáo.                                   - Vị trí 2 QL 21B.		Vị trí còn lại

						Khu vực 3                    (Thôn Thọ Cầu, thôn Cao Mỹ)		.- Vị trí 2 đường QL21B.                                                - Đường trục thôn Thọ Cầu: nhánh 1 từ nhà ông Kiên đến nhà ông Khương; nhánh 2 từ nhà ông Khả đến nhà ông Cần; nhánh 3 từ nhà ông Thanh đến nhà ông Tuyến; nhánh 4 từ nhà ông Tuấn đến nhà ông Chung.		- Đường trục thôn Cao Mỹ: từ nhà ông Lợi đến nhà ông Thuấn.                                                      - Các đường ngõ xóm thôn Thọ Cầu.		- Vị trí còn lại

		9		Nguyễn Uý		Khu vực 1              (Thôn Phù Lưu)		- Vị trí 2 QL38, đường ĐH01.                                                      - Đường trục thôn (từ nhà ông Lẫm đến nhà ông Tĩnh và đến QL38 cũ)		- Các đường ngõ xóm.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 2                 (thôn Cát Nguyên, thôn Đức Mộ)		- Từ  đường QL38 vào xóm 2 Cát Nguyên: từ Nhà ông Sáu đến nhà ông Hải.		- Các đường ngõ xóm.		Vị trí còn lại

								- Trục đường thôn Đức Mộ: từ nhà ông Giao đến nhà ông Mậu.

						Khu vực 3               (thôn Thường Khê, thôn Thuận Đức		- Trục đường thôn Thường Khê: nhánh 1 từ chùa đến nhà ông Giáp; nhánh 2 từ nhà ông Tỉnhnh (QL38) đến nhà ông Hiển.                                                                          - Trục đường thôn Thuận Đức: từ nhà ông Thắng đến nhà ông Hưng.		- Các đường ngõ xóm.		- Vị trí còn lại

		10		Lê Hồ		Khu vực 1                  (thôn Phương Thượng)		.- Đường ĐH01: từ nhà ông Đăng xóm 7 đến giáp xã Đồng Hoá.
- Trục đường thôn: nhánh 1 từ nhà ông Mến xóm 5 đến nhà ông Năm xóm 4.                                                           - Đường liên xã: nhánh 1 từ cống Cây Gạo đến QL38; nhánh 2 từ Cty Cổ phần TM đến nhà ông Đạo (giáp xã Đại Cường - Hà Nội).		- Trục đường thôn còn lại và các đường ngõ xóm.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 2                 (Thôn An Đông, thôn Phương Đàn)		.- Trục đường thôn An Đông: nhánh 1 từ nhà ông Tuấn đến nhà ông Sơn; nhánh 2 từ nhà ông Hoàn đến nhà bà Thư.                                                                               - Trục đường thôn Phương Đàn: nhánh 1 từ nhà ông Dũng Xóm 3 đến nhà ông Quả Xóm 3; nhánh 2 từ nhà ông Thủ Xóm 1 đến nhà ông Sinh Xóm 3; nhánh 3 từ trạm cấp nước đến nhà ông Đình Xóm 2.		- Các nhánh của đường liên xã và các nhánh của đường trục thôn.                                                         - Các trục đường xóm.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 3                  (Thôn Đại Phú + thôn Đồng Thái và xóm Đồng Chợ)		- Trục đường thôn Đồng Thái: từ nhà ông Thi đến nhà ông Lực Xóm 9.		.- Đường trục thôn Đại Phú: nhánh 1 từ nhà ông Vấn đến nhà ông Hà; nhánh 2 từ nhà ông Đằng đến nhà ông Phong.                                                                      - Đường xóm và các đường nhánh của đường liên xã.                                                                          - Xóm Đồng Chợ: từ nhà ông Duyên đến nhà ông Thuỷ.		- Vị trí còn lại

		11		Đại Cương		Khu vực 1                (Thôn Thịnh 
Đại - Tùng Quan)		.- Đường ĐH02, Vị trí 2 đường QL38.                                                   - Trục đường thôn Thịnh Đại: từ trường mầm non đến nhà ông Phương.                                                - Trục đường thôn Tùng Quan: từ nhà ông Phong đến nhà ông Doanh.		- Các ngõ xóm		- Vị trí còn lại

						Khu vực 2                (Thôn Dương 
Cương, Nông Vụ )		.- Trục đường thôn Dương Cương: nhánh 1 từ nhà ông Khen xóm 5 đến nhà bà Luý xóm 3; nhánh 2 từ nhà ông Nhất xóm 3 đến nhà ông Khâm xóm 3 (ĐH02).                                                                                       - Trục đường thôn Nông Vụ: từ  nhà ông Bình xóm 2 đến nhà ông Đức xóm 1.		- Đường nhánh của đường trục thôn, đường xóm.		- Vị trí còn lại

		12		Nhật Tân		Khu vực 1		.- Vị trí 2 đường ĐT 498B và vị trí 2 ĐT 498                                                             - Đường ĐH02.                                                                      - Trục đường thôn: nhánh 1 từ nhà ông Tuấn xóm 12 đến nhà ông Xa xóm 7; nhánh 2 từ nhà ông Sơn xóm 12 đến nhà ông Lý xóm 1 (chợ Sàng); nhánh 3 từ chùa đến nhà ông Cường (ĐT498B); nhánh 4 từ nhà ông Ly đến nhà ông Bằng (ĐT498B).		- Các trục đường xóm.		- Vị trí còn lại

		13		Nhật Tựu		Khu vực 1		.- Vị trí 2 đường QL38                                                                 - Đường trục thôn Nhật Tựu: từ nhà ông Trượng (đê sông Nhuệ) đến nhà ông Sơn.                                    - Đường trục thôn Văn Bối: từ chùa Văn Bối đến nhà ông Khâm.		.- Vị trí 2 đường ĐT498B và Vị trí 2 đường ĐT498.                                                                                 - Đường trục thôn Siêu Nghệ: từ nhà ông Hiếu đến nhà ông Nghiên.                                                                     - Các đường nhánh của đường trục thôn.		- Các ngõ xóm		- Vị trí còn lại

		14		Hoàng Tây		Khu vực 1                   (Thôn Thọ Lão)		.-  Đường ĐH02.                                                              - Đê hữu sông Nhuệ.                                                                                    - Đường trục thôn: nhánh 1 từ nhà ông Ngọc (xóm Đình) đến nhà ông Tiệp (xóm Đình); nhánh 2 từ nhà ông Ngật (xóm Kho) đến nhà ông Thành (xóm Đông); nhánh 3 từ nhà ông Thái (xóm Giữa) đến nhà ông Cúc (xóm Giữa) đến nhà ông Diện (đê sông Nhuệ).		- Các ngõ xóm		- Vị trí còn lại

						Khu vực 2                   (Thôn Yên Lão)		- Đường trục thôn từ nhà ông Tiến đến nhà ông Hưởng.		- Các ngõ xóm		- Vị trí còn lại

		15		Văn Xá		Khu vực 1 
(Thôn Đặng, thôn Điền)		.- Đường ĐH01 và vị trí 2 đường ĐT498B.                                                                    - Trục đường thôn Đặng: từ Trường mầm non xóm 3 đến nhà ông Đông xóm 1.                                     - Trục đường thôn Điền: từ nhà ông Nhan xóm 9 đến nhà ông Cường xóm 8.		- Các ngõ xóm.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 2                  (Thôn Chanh)		- Đường ĐH01.                                                        - Đường trục thôn: từ nhà ông Viên xóm 5 đến nhà ông Thà xóm 4.		- Các ngõ xóm.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 3                 (Thôn Trung Đồng)		- Đường trục thôn: từ nhà ông Tùng đến nhà ông Tiến.		- Các ngõ xóm.		- Vị trí còn lại

		16		Đồng Hoá		Khu vực 1                  (thôn Lạc Nhuế và thôn Yên Lạc)		.- Đường ĐH01.                                                                                                                                    - Trục đường liên thôn Lạc Nhuế - Yên Lạc: nhánh 1 từ nhà ông Tiến X1 đến nhà ông Vinh (xóm 7); nhánh 2 từ nhà ông Hảo (xóm 6) đến nhà ông Tường (xóm 2) và đến nhà ông Vượng (xóm 2); nhánh 3 từ nhà ông Dũng (xóm 1) đến nhà ông Hùng; nhánh 3 từ nhà ông Hà (xóm 7) đến nhà ông Phòng (xóm7).		- Các nhánh của đường liên thôn và các ngõ xóm.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 2                  (thôn Phương Xá, thôn Đồng Lạc, thôn Phương Lâm)		.- Đường ĐH01, đường thôn: thôn Đồng Lạc từ nhà ông Long xóm 8 đến nhà bà Là xóm 9; thôn Phương Lâm: nhánh 1 từ nhà ông Đắc đến nhà ông Liên; nhánh 2 từ nhà ông Tân đến nhà ông Hiếu đến nhà ông Chữ và đến nhà ông Thuỷ; thôn Phương Xá: nhánh 1 từ nhà ông Choang đến nhà ông Dũng; nhánh 2 từ nhà ông Vị xóm 13 đến nhà ông Luận xóm 14.		- Các ngõ xóm.		- Vị trí còn lại

		17		Kim Bình		Khu vực 1                  (Thôn Phù Lão)		- Trục đường 21B: từ nhà ông Nghĩa đến nhà ông Huệ xóm 2 Phù Lão.                                                      - Trục đường liên xã: từ Quốc lộ 21B đến Cống Ba Đa.		- Các ngõ xóm.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 2 
(Xóm18, thôn Kim Thượng, thôn Ngọc An, thôn Khê Khẩu)		.- Đường ĐH01 và đường ĐH08.                                                                         - Trục đường thôn: thôn Kim Thượng, nhánh 1 từ trạm biến thế (xóm 2) và đến nhà bà Nga (xóm 1), nhánh 2 từ nhà ông Tuấn (xóm 2) đến nhà văn hoá, nhánh 3 từ nhà văn hoá đến nhà ông Định (xóm2); thôn Ngọc An: từ dốc chợ Hôm đến nhà ông Chiêm (ĐH01); thôn Khê Khẩu: từ nhà ông Tuấn đến nhà ông Minh (ĐH01).		- Các nhánh của đường ĐH01, nhánh của đường ĐH08 và các ngõ xóm.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 3                 (thôn Kim Thanh, thôn Minh Châu,
thôn Khê Khẩu, thôn Lương Đống, và thôn An Lạc)		.- Trục đường liên xã và liên thôn: thôn Kim Thanh, từ nhà ông Đông đến nhà ông Bằng; thôn Minh Châu, từ Đình đến nhà ông Hùng; thôn An Lạc: từ nhà ông Dư (ĐH01) đến nhà ông Lợi; thôn Lương Đống, từ nhà Văn hoá đến nhà ông Nhuận.		- Các ngõ xóm.		- Vị trí còn lại
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		Bảng số 3: phân loại khu vực đất phi nông nghiệp tại thị trấn

		( Kèm theo Quyết định số  …...   /QĐ - UBND ngày  ....  /         /2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

		STT		Tên TT		Khu vực		Vị trí 1		Vị trí 2		Vị trí 3		Vị trí 4

		1		Thị trấn Ba Sao		Khu vực 1               (khu trung tâm)		- Đường 21A: từ nhà ông Uẩn (đường vào trung tâm bò sữa) đến nhà ông Xứng (đường rẽ đi đập tràn đê 74).		.- Từ đường đi đập tràn đến giáp xã Khả Phong.                                                                    - Từ đường vào trung tâm bò sữa đến đường rẽ đi viện Phong (ĐH 07).		- Từ nhà ông Hùng Hà đến nhà bà Tám (đỉnh dốc Bòng Bong).		- Vị trí còn lại

						Khu vực 2                  (xóm 1,2,3,4)		.- Vị trí 2 QL 21A, Vị trí 1 đường ĐH06 và Vị trí 1 đường ĐH 07.                                                                       - Toàn bộ khu tái định cư xóm 2.                                                   - Đường trục xóm: nhánh 1, từ nhà bà Nghĩa Xóm 1 đến nhà bà Luyện và đến nhà bà Hậu Xóm 1, nhánh 2 từ nhà ông Trọng Xóm 1 đến nhà ông Tường Xóm 1 đi Đầu Vó, nhánh 3 từ nhà ông Lý Hằng Xóm 3 đến nhà ông Kim Điềm Xóm 3, nhánh 4 từ nhà bà Thoan Xóm 3 đến nhà bà Đăng Xóm 3, nhánh 5 từ nhà ông Bá Xóm 4 đến nhà Hạnh Dung Xóm 4, nhánh 6 từ nhà ông Tân Đắn Xóm 4 đến Trại quân pháp, nhánh 7 từ nhà bà Tiên Xóm 4 đến nhà ông Tường Xóm 4.		- Vị trí 3 đường QL21A.                                       - Vị trí 2 đường ĐH 06 và ĐH07.                                      - Các ngõ xóm.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 3                    (xóm 5)		- Vị trí 2 đường QL 21A, vị trí 2 đường ĐH06                                               - Đường ĐH 07: Từ nhà ông Chu đến trung tâm bò sữa.
- Vị trí 1 đường xóm.		- Vị trí 3 đường QL21A, Vị trí 3 đường ĐH06, Vị trí 2 đường ĐH07.                                                                          - Các ngõ xóm.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 4                    (xóm 6,7,8)		- Vị trí 2 đường 21A và Vị trí 1 đường ĐH07.         - Trục đường xóm: từ nhà ông Thanh Hồng X6 đến nhà ông Tý Xóm 6.		- Vị trí còn lại  của xóm 6 và xóm 7.		- Toàn bộ xóm 8

		STT		Tên TT		Khu vực		Vị trí 1		Vị trí 2		Vị trí 3		Vị trí 4

		2		Thị trấn Quế		Khu vực 1                    (Tổ dân phố số 4,5)		- Đường Quang Trung: Ngã tư cầu Quế đến cống Tây.
- Đường Trần Hưng Đạo: Từ ngân hàng nông nghiệp đến nhà Ô.Việt giáp UBND huyện.		.- Đường Quang Trung: (từ Cống Tây đến giáp địa phận xã Ngọc Sơn).                                         - Đường Nguyễn Khuyến - Nguyễn Văn Đạt: nhánh 1: từ trường Tiểu học Thị trấn Quế đến nhà ông Trung Mỳ, nhánh 2 từ nhà ông Lai đến nhà ông Bắc (đường xuống chợ).		- Đường Lý Thường Kiệt: từ nhà bà Tăng đến nhà ông Tuấn.                                            - Đường Đinh Hữu Tài: từ Cống Tây đến bệnh viện.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 2                      (tổ dân phố số 4,6,7)		- Đường Trần Hưng Đạo đến đường Đề Yêm: từ ngân hàng chính sách đến chi nhánh điện, từ nhà ông Cừ (tổ 5) đến nhà Văn hoá (tổ 6).		- Đường Nguyễn Văn Đạt: từ nhà ông Cãi đến HTX Quyết Thành, Từ nhà VH tổ 6 đến nhà ông Ngọc, bà Lập (tổ 6).		- Từ nhà bà Hoà tổ 6 đến nhà ông Hùng tổ 7                                   - Từ nhà ông Bắc tổ 6 đến nhà bà Thung tổ 6                                      - Từ văn phòng HTX Quyết Thành đến nhà bà Nhận tổ 7.		- Vị trí còn lại

						Khu vực 3                  (tổ 1,2,3 và còn lại của tổ 4)		- Đường ĐT498B: từ trường dạy nghề đến dệt Hà Nam. 
- Đường Đề Yêm: từ nhà bà Tuyết tổ 4 đến đường Nguyễn Thị Minh Khai tổ 1,2,3 (chân đê sông Đáy), từ chi nhánh điện đến chùa Quế.		-Từ Bảo hiển xã hội đến nhà bà Thê tổ 4, từ nhà bà Mai đến nhà ông Côn tổ 4.
- Đường Đề Yêm: từ nhà ông Đức tổ 1 đến nhà ông Đoàn tổ 2 và từ nhà ông Phúc tổ 2 đến nhà ông Tu tổ 2.		- Đường Lý Thường Kiệt: đoạn 1 từ nhà ông Côi tổ 4 đến nhà ông Điện tổ 4, đoạn 2 từ nhà ông Hưng tổ 4 đến nhà ông Định tổ 4.		- Vị trí còn lại
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		Bảng số 4: phân loại khu vực đất phi nông nghiệp ven các trục đường giao thông

		( Kèm theo Quyết định số  …...   /QĐ - UBND ngày  ....  /         /2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

		A		Đường QL 21A

		1.		Trên đường 21

		STT		Khu vực		Tên xã		Đoạn 1                                                           (áp dụng như vị trí 1)		Đoạn 2                                                             (áp dụng như vị trí 2)		Đoạn 3                                                             (áp dụng như vị trí 3)		Đoạn 4                                                             (Khu vực còn lại QL21A)

		1		Ngã 3 Thanh Sơn		Xã Thanh Sơn		-Từ đường vào khu tập thể Trường Cơ Yếu đến giáp thôn 1 Phù Vân.		- Từ đường vào khu tập thể trường Cơ Yếu đến ngõ nhà ông Điện (xóm 3).		- Từ ngõ nhà ông Điện đến ngõ vào cổng trường tiểu học A (Ngõ phía Bắc).		- Khu vực còn lại xã Thanh Sơn: từ cổng trường tiểu học A đến giáp xã Thi Sơn.

		2		Khu vực ngã 4 Thi Sơn		Xã Thi Sơn		- Từ nhà ông Hoà xóm 6 đến nhà ông An Xóm 7.		- Từ nhà ông Nhâm xóm 6 đến nhà ông Giảng xóm 4.                                                                     - Từ nhà ông Thắng xóm 7 đến nhà ông Bích xóm 10.		- Từ nhà ông Lợi xóm 11 đến nhà ông Nghị xóm 11                        - Từ nhà ông Kha xóm 3 đến nhà ông Thắng xóm 2		- Khu vực còn lại xã Thi Sơn: nhánh 1 từ nhà ông Nghị Xóm 11 đến giáp xã Thanh Sơn; nhánh 2 từ nhà ông Thắng Xóm 2 đến cổng vào chùa Thi.

		3		Khu vực cầu Đồng Sơn		Xã Thi Sơn		- Từ Nhà văn hoá xóm 1 (phía Tây) đến cầu Đồng Sơn.

						Xã Liên Sơn		- Từ cầu Đồng Sơn đến Đồi Sẻ (giáp xã Khả Phong).

						Xã Khả Phong				- Từ Đồi Sẻ (giáp xã Liên Sơn) đến cây xăng Khả Phong.				- Khu vực còn lại QL21A: từ cây xăng Khả Phong đến giáp Thị trấn Ba Sao.

		2.		áp dụng như quốc lộ 21A

		STT		Khu vực		Tên xã		Đoạn 1                                                           (áp dụng như vị trí 1)		Đoạn 2                                                             (áp dụng như vị trí 2)		Đoạn 3                                                             (áp dụng như vị trí 3)		Đoạn 4                                                             (Khu vực còn lại)

		1		Ngã 3 Thanh Sơn		Xã Thanh Sơn		- Từ QL 21A đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh (ĐT494B).		- Từ trụ sở Hội chữ thập đỏ tỉnh đến Nhà văn hoá xã.		- Từ Nhà văn hoá xã đến đường vào thôn Phù Thuỵ.

		2		Khu vực ngã 4 Thi Sơn		Xã Thi Sơn		- Từ chợ đến cầu Quế (ĐH04).

		3		Khu vực cầu Đồng Sơn		Xã Thi Sơn				- Từ Quốc lộ 21A đến xí nghiệp gạch Tuy nen

		B		Quốc lộ 21B

		1.		Trên đường QL21B

		STT		Khu vực				Đoạn 1                                                           (áp dụng như vị trí 1)		Đoạn 2                                                             (áp dụng như vị trí 2)		Đoạn 3                                                             (áp dụng như vị trí 3)		Đoạn 4                                                             (Khu vực còn lại)

		1		Khu vực ngã tư Biên Hoà                 (xã Ngọc Sơn)				- Trên đường 21B: từ giáp Thuỵ Lôi đến nhà ông Trường xã Ngọc Sơn (cổng dưới khu TTCN).		.- Từ giáp xã Ngọc Sơn đến đường rẽ vào thôn Trung Hoà.                                                        - Từ nhà ông Trường đến nhà ông Hiển.               
- Từ nhà bà Hoa đến giáp Thụy Lôi		- Từ đường rẽ vào thôn Trung Hoà đến giáp Tân Sơn.		- Khu vực còn lại xã Ngọc Sơn: từ nhà ông Hiển đến giáp Thị trấn Quế.

		3		Khu vực ngã 3 Hàng                (Tân Sơn)				- Từ giáp Thuỵ Lôi đến đường rẽ đi Lê Hồ.		- Từ đường rẽ đi Lê Hồ đến chùa Thuỵ Sơn.		- Từ chùa Thuỵ Sơn đến giáp Tượng Lĩnh.

		4		Khu vực chợ Dầu                            (Tượng Lĩnh)				- QL21B từ giáp Hà Nội đến quốc lộ 38.		- Từ Quốc lộ 38 đến nhà ông Sang (thôn Quang Thừa).		- Từ nhà ông Hiên đến QL38.                                                     - Từ nhà ông Sang đến đường rẽ vào UBND xã Tượng Lĩnh.

		2.		áp dụng như Quốc lộ 21B

		STT		Khu vực				Đoạn 1                                                           (áp dụng như vị trí 1)		Đoạn 2                                                             (áp dụng như vị trí 2)		Đoạn 3                                                             (áp dụng như vị trí 3)		Đoạn 4                                                             (Khu vực còn lại)

		1		Khu vực ngã tư Biên Hoà				- Trên đường ĐT498, từ mương PK25 đến giáp nhà ông Trích (xã Ngọc Sơn).

		3		Khu vực ngã 3 Hàng                         (Tân Sơn)				- Từ quốc lộ 21B đến trường Cấp 3B.		- Từ trường Cấp 3B đến đê sông Đáy.

		4		Khu vực chợ Dầu                            (Tượng Lĩnh)				- Trên đường QL38, từ giáp Hà Nội đến nhà ông Ngoạn (thôn Phù Đê).		- Trên đường QL38, từ nhà ông Ngoạn đến nhà ông Hiên.

		C		Đường QL 38

		STT		Khu vực		Tên xã		Đoạn 1                                                           (áp dụng như vị trí 1)		Đoạn 2                                                             (áp dụng như vị trí 2)		Đoạn 3                                                             (áp dụng như vị trí 3)		Đoạn 4                                                             (Khu vực còn lại)

		1		Khu vực chợ Đại                                   (xã Nhật Tựu)				- Đường QL38 tính từ xã Duy Minh đến nhà ông Hà (giáp xã Đại Cương).		- Từ đường rẽ đi Nhật Tựu đến trạm bơm Giáp Ba.                                                                     - Từ nhà ông Hà Xóm 7 đến nhà ông Khóm Xóm 7.		- Từ nhà ông Khóm đến nghĩa trang Tùng Quan.

		3		Khu vực chợ Đằn                                       (xã Lê Hồ)				- Từ lối rẽ đi UBND xã Lê Hồ đến nhà ông Khải (Đại Cương).		- Từ lối rẽ đi UBND xã đến giáp xã Nguyễn Uý.

		4		Khu vực chợ Chanh                            (xã Nguyễn Uý)				- Các hộ giáp chợ từ nhà Ô.Hải đến nhà Ô.Đa (xóm 4).		- Từ nhà ông Hải đến nhà bà Đăng (xóm 5).                                                              - Trên QL38: từ nhà ông Đảm đến đường huyện (lối rẽ đi UBND xã Nguyễn Uý).		- Từ đường rẽ đi UBND xã Nguyễn Uý đến nhà ông Kiên (xóm 3).

		5		Quốc lộ 38 mới                      (áp dụng như như khu vực Chợ Chanh)						- Từ quốc lộ 21B (xã Tượng Lĩnh) đến Quốc lộ 38 cũ (xã Nhật Tựu).

		* Khu vực còn lại của đường QL38: từ nhà ông Liêm X3 (xã Nguyễn Uý) đến QL21B (xã Tượng Lĩnh)

		D		Đường Tỉnh lộ

		STT		Khu vực		Tên xã		Đoạn 1                                                           (áp dụng như vị trí 1)		Đoạn 2                                                             (áp dụng như vị trí 2)		Đoạn 3                                                             (áp dụng như vị trí 3)		Đoạn 4                                                             (Khu vực còn lại)

		1		Khu vực chợ Sàng                     (ĐT494B, xã Nhật Tân)				- Từ nhà ông Nguyễn đến nghĩa trang liệt sỹ.		- Từ nhà ông Nguyễn đến lối rẽ đi Hoàng Tây.                                                                           - Từ Nghĩa trang liệt sỹ đến giáp xã Nhật Tựu.		- Từ đường rẽ đi Hoàng Tây đến Văn Xá.

		2		Khu vực chợ Chiều                (ĐT498, xã Nhật Tân)				- Từ nhà ông Tập đến Chợ Chiều.                                 - Từ lối rẽ đi UBND xã Nhật Tân đến nhà ông Vấn.		- Từ nhà ông Vấn đến giáp xã Nhật Tựu.                                                                     - Từ lối rẽ đi UBND xã Nhật Tân đến giáp Đồng Hoá.

		3		Khu vực thôn Yên Lạc              (ĐT498, xã Đồng Hoá)				- Từ cầu Đồng Hoá đến trạm xá xã.		- Từ trạm xá xã đến nhà ông Vân.		- Từ cầu Đồng Hoá đến giáp xã Nhật Tân.                                               - Từ nhà ông Vân đến kênh PK25.

		4		Khu vực cầu Khả Phong (ĐT498)				- Từ cầu Khả Phong đến UBND xã Thuỵ Lôi.		- Từ UBND xã Thuỵ Lôi đến giáp xã Ngọc Sơn.

								- Từ cầu Khả Phong đến đường rẽ đi UBND xã Khả Phong.		- Từ đường rẽ đi UBND xã đến trạm bơm Khả Phong.		- Từ trạm bơm đến QL21A.

		5		Đường Lê Chân nhánh 1				- Từ đường ĐT494 đến đền bà Lê Chân.		- Từ đền bà Lê Chân đến sông Bùi.

				Đường Lê Chân nhánh 2				- Từ giáp phường Lê Hồng Phong (Phủ Lý) đến đường liên thôn (lối rẽ vào trường Tiểu học B).		- Từ đường liên thôn (lối rẽ vào trường Tiểu học B) đến cây xăng Thanh Hải.		- Từ cây xăng Thanh Hải đến giáp xã Thi Sơn.

		e		Khu vực đường tỉnh còn lại

		STT		Khu vực				Khu vực 1		Khu vực 2		Khu vực 3		Khu vực 4

		1		ĐT 494				- Từ trường Tiểu học B đến công ty Hồng Hà.		- Từ Công ty Hồng Hà đến nhà máy xi măng Kiện Khê.		- Từ cây xăng Bút Sơn đến nhà máy gạch Tuy nen.

		2		ĐT 494B						- Từ đường rẽ đi Phù Thuỵ đến dốc Cổng Trời (giáp đường ĐT494)

		4		ĐT 498				- Từ QL38 đến giáp xã Nhật Tân (thuộc xã Nhật Tựu)		Không có		- Từ cổng UBND xã Thuỵ Lôi đến kênh PK25 (xã Ngọc Sơn).

		5		ĐT 498B						- Từ giáp Nhật Tân đến giáp xã Kim Bình.                                                                    - Từ QL38 đến Cầu Kênh (giáp xã Nhật Tân)		- Từ giáp Thị trấn Quế đến quốc lộ 21B
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		Bảng số 6: Khu vực đất nông nghiệp tại các xã miền núi áp giá đất miền núi

		( Kèm theo Quyết định số  …...   /QĐ - UBND ngày  ....  /         /2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

		STT		Tên xã		Khu vực miền núi (áp giá đất MN)				Ghi chú

		1		Thanh Sơn		- Từ chân đê 21B vào phía núi				Khu vực còn lại áp giá đồng bằng

		2		Thi Sơn		- Từ đường vào trạm trộn giáp ngòi Đồng Sơn				Khu vực còn lại áp giá đồng bằng

		3		Liên Sơn		- Từ đập  trở vào núi thôn Đồng Sơn				Khu vực còn lại áp giá đồng bằng

		4		Khả Phong		- Từ chân đê 74 cũ (từ Cống 3 cửa) vào tới nhà ông Nhuận thôn Khuyến Công, 
- Từ đê chắn nước núi thôn Khuyến Công vào phía núi (Trừ ven đường 978)				Khu vực còn lại áp giá đồng bằng

		5		Ba Sao		- Diện tích đất mầu đồi cây hàng năm, câu lâu năm (trừ ven quốc lộ 21A)				Khu vực còn lại áp giá đồng bằng

		6		Tượng Lĩnh		- Từ Đê Hoa đỏ vào núi				Khu vực còn lại áp giá đồng bằng

		7		Tân Sơn		- Từ đê bao xóm 10 trở vào núi (từ đường Mỹ Kim đến trại giam Nam Hà)				Khu vực còn lại áp giá đồng bằng
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